
   

 

 
 

 

ĐƯỜNG ĐẾN SỰ KIỆN VỊNH BẮC BỘ (8-1964) 

QUA TƯ LIỆU CỦA MỸ  
 

Lê Tùng Lâm*  

                                                                                                      

                                                    

                                           
* TS. Trường Đại học Sài Gòn  

1. Đặt vấn đề 

Tháng 8-1964, Mỹ đã thực hiện sự kiện 

vịnh Bắc Bộ (the Gulf of Tonkin Incident) 

(1) và mở đầu quá trình “leo thang” chiến 

tranh, mở rộng quy mô chiến tranh xâm 

lược ra toàn Việt Nam. Vậy quá trình 

chuẩn bị để tiến tới sự kiện vịnh Bắc Bộ đã 

được chính quyền Lyndon B.Johsnon thực 

hiện như thế nào, nguyên nhân nào thúc 

đẩy Mỹ phải tìm mọi cách mở rộng chiến 

tranh ra toàn lãnh thổ Việt Nam? Sự kiện 

này cũng để lại bài học kinh nghiệm gì cho 

Việt Nam trong công cuộc bảo vệ đất nước 

hiện nay? Đó là những nội dung cần luận 

giải, làm rõ khi những bí mật về cuộc chiến 

tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ đã dần 

hiện ra “ánh sáng”. 

2. Từ “ý tưởng” mở rộng chiến tranh 

ra miền Bắc Việt Nam của Mỹ 

Từ những năm 60 của thế kỷ XX, cuộc 

chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam 

đang đối mặt với nhiều khó khăn khi chính 

quyền Sài Gòn (CQSG) đang đối mặt với 

“chủ nghĩa thất bại”. Sự cai trị chuyên 

quyền, độc tài và kém hiệu quả cùng chính 

sách đàn áp tàn bạo của Ngô Đình Diệm đã 

làm bùng lên ngọn lửa đấu tranh của nhân 

dân miền Nam - đỉnh cao là phong trào 

Đồng khởi năm 1960. Không những thế, 

chiến thắng của quân dân miền Nam tại ấp 

Bắc (Mỹ Tho, tháng 1-1963) đã chứng minh 

khả năng không thể thắng bằng quân sự 

của Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược 

Việt Nam. Với lực lượng gấp 5 lần lực lượng 

Quân giải phóng miền Nam (QGPMN) và 

du kích, Mỹ và CQSG muốn chứng minh sự 

lớn mạnh của quân đội Sài Gòn cùng sức 

mạnh kỹ thuật, vũ khí chiến tranh hiện đại 

của Mỹ. Thế nhưng, kết thúc 5 đợt tấn 

công, “Việt cộng đã đứng vững trước hỏa 

lực khổng lồ từ súng máy và rốc-két do trực 

thăng bắn xuống, pháo binh, không quân 

chiến thuật và súng máy hạng nặng của 

các thiết giáp chở quân; (QGPMN-ND) đã 

lạnh lùng chiến đấu trong trận chiến theo 

cách riêng của họ; và chủ động phá vỡ các 

liên lạc của quân đội Sài Gòn. Từ đầu đến 

cuối, đó là một chiến thắng của cộng sản” 

(2) và “Việt cộng đã chứng minh rằng quân 

du kích của họ có thể chống lại công nghệ 

quân sự vượt trội của Mỹ. Các sĩ quan Nam 

Việt Nam do Mỹ huấn luyện liên tục không 

thể chủ động và phản công lại những phần 

tử nổi dậy (chỉ QGPMN-ND) kém về số 

lượng” (3). Rõ ràng, người Mỹ đã nhận thấy 

khả năng không thể thắng trong cuộc chiến 

tranh xâm lược Việt Nam. Có thể nói, từ 

sau phong trào Đồng khởi, lực lượng 

QGPMN đã giành quyền làm chủ, giải 

quyết những quyền lợi dân sinh, dân chủ 

của nhân dân. Thắng lợi của phong trào 

Đồng khởi đã làm lung lay CQSG. Tình 

hình miền Nam đang ngày càng xấu đi với 

Mỹ và Sài Gòn. 

Từ năm 1961, trong giới cầm quyền Mỹ 

đã xuất hiện ý tưởng về việc tấn công, ném 
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bom miền Bắc Việt Nam. Lawrence 

Freedman cho rằng "Tháng 6 năm đó [1961], 

lần đầu tiên ông [Rostow] nêu ra với Tổng 

thống Kennedy về khả năng không kích vào 

miền Bắc Việt Nam” (4). Năm tháng sau, 

ngày 1-11-1961, trong bức điện gửi điện cho 

Kennedy, Taylor cho rằng “Bắc Việt Nam 

rất dễ bị tổn thương bởi việc ném bom, đó là 

điểm cốt yếu để buộc họ rút khỏi miền Nam 

Việt Nam” (5). Như vậy, chỉ trong vòng 5 

tháng, Tổng thống Kennedy nhận được đến 

hai đề xuất của những người thân cận về 

việc ném bom miền Bắc Việt Nam để buộc 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) 

ngừng các hoạt động chi viện và rút khỏi 

miền Nam Việt Nam. 

Sau đó, ngày 5-11-1961, theo một đánh 

giá đặc biệt của tình báo quốc gia Mỹ 

(SNIE-Specal National Intelligence 

Estimate) thì “các mối đe dọa đánh bom sẽ 

không khiến Hà Nội ngừng hỗ trợ cho Việt 

cộng, và ... các cuộc tấn công thực tế vào 

miền Bắc sẽ mang lại phản ứng mạnh mẽ 

từ Moscow và Bắc Kinh” (6). Bấy giờ, người 

Mỹ cũng không tin vào hiệu quả việc ném 

bom phá hoại miền Bắc Việt Nam. Theo 

SNIE, việc ném bom có thể sẽ không ngăn 

được sự chi viện của Hà Nội cho lực lượng 

QGPMN mà ngược lại, hành động này của 

Mỹ sẽ kéo Liên Xô, Trung Quốc vào chiến 

tranh với Mỹ. Đây là điều mà người Mỹ 

không mong muốn vì tình hình đối đầu 

Đông - Tây đang rất căng thẳng và hậu 

quả của việc quốc tế hóa chiến tranh Triều 

Tiên vẫn còn nguyên đó. Vì vậy, Tổng 

thống Kennedy không thể chấp nhận công 

khai ném bom miền Bắc Việt Nam mà lại 

cho phép những cuộc xâm nhập, tấn công 

lén lút nhằm phá hoại miền Bắc Việt Nam.  

Ngày 30-11-1961, Tổng thống Kennedy 

phê chuẩn nghị quyết NSAM 115, cho phép 

“cố vấn Mỹ tham gia yểm trợ chiến đấu và 

chiến đấu để tự vệ, ra lệnh mở các hoạt 

động phá hoại bí mật chống miền Bắc Việt 

Nam...” (7). Có thể nói, NSAM 115 đánh 

dấu chính quyền Mỹ bắt đầu một chiến 

dịch “tấn công lén lút” kéo cho đến khi sự 

kiện vịnh Bắc Bộ diễn ra (tháng 8-1964). 

3. Đến thất bại của các kế hoạch 

“tấn công bí mật” của Mỹ vào miền 

Bắc Việt Nam 

Triển khai thực hiện các kế hoạch tấn 

công “lén lút” miền Bắc Việt Nam, từ tháng 

2-1961, toán lính biệt kích đầu tiên (do 

CIA huấn luyện) mang mật danh Ares đã 

mang theo máy truyền tin và xâm nhập 

vào miền Bắc Việt Nam. Đây là sự kiện mở 

đầu quá trình tiến hành chiến tranh lén lút 

của Mỹ tại miền Bắc Việt Nam. Tính tổng 

hợp từ tháng 2-1961 đến tháng 10-1967 đã 

có 52 toán biệt kích được tung vào các vùng 

Tây Bắc, Đông Bắc cho đến Nghệ Tĩnh, vùng 

biển Quảng Bình và cả Khe Sanh, Hạ Lào 

để đột kích miền Bắc Việt Nam. Kết quả, 

khoảng 500 lính biệt kích bị mất tích (chết, 

lạc trong rừng sâu do xác định sai tọa độ, 

hoặc bị bắt) (8). Nhiệm vụ của những toán 

biệt kích là xâm nhập bí mật vào miền Bắc 

Việt Nam để thu thập thông tin tình báo và 

gây rối trong nhân dân. Đồng thời, giới quân 

sự Mỹ cũng tích cực chuẩn bị cho những 

cuộc tấn công, phá hoại bằng không quân, 

hải quân vào miền Bắc Việt Nam. 

Sau khi Kennedy bị ám sát (tháng 11-

1963), Lyndon B.Johnson trở thành tổng 

thống kế nhiệm. Ngày 24-11-1963, Tổng 

thống Johnson đã triệu tập cuộc họp với các 

cố vấn để bàn về vấn đề Việt Nam và nhấn 

mạnh rằng “ông muốn giành thắng lợi 

trong cuộc chiến tranh này” (9) và chọn con 

đường tiếp tục chiến tranh ở Việt Nam với 

“quyết tâm” lớn hơn, dành nhiều viện trợ 

kinh tế, quân sự hơn cho CQSG để tìm 

được chiến thắng. Ngày 21-12-1963, 

McNamara gửi cho Tổng thống Johnson 

một báo cáo rằng các hoạt động xâm 
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nhập người và thiết bị từ miền Bắc vào 

miền Nam Việt Nam chủ yếu sử dụng 3 con 

đường chính sau: 

a- Hành lang đường bộ qua Lào và 

Campuchia;  

b- Các tuyến đường của sông Mekong từ 

Campuchia;  

c- Một số khả năng xâm nhập bằng 

đường biển và ở vùng mũi châu thổ (10).  

Cũng theo số liệu báo cáo từ Mỹ, con số 

dự đoán chính xác nhất là có từ 1.000 - 

1.500 cán bộ Việt cộng vào miền Nam Việt 

Nam qua đường bộ từ Lào trong 9 tháng 

đầu năm 1963. Tuyến đường sông Mekong 

(cũng có thể là đường biển) được dùng để 

vận chuyển các loại vũ khí lớn, đạn dược và 

vật liệu với số lượng ngày càng tăng vào 

miền Nam” (11). Vì vậy, nhiệm vụ quan 

trọng phải tiếp tục thực hiện của Mỹ là 

ngăn chặn, triệt phá những con đường vận 

chuyển, tiếp tế này. Mỹ phải phong tỏa 

biên giới cả trên bộ lẫn trên biển để không 

cho Hà Nội có thể chi viện người và của cho 

cuộc kháng chiến ở miền Nam. Đồng thời, 

Mỹ phải phá hoại, làm suy giảm sức mạnh 

của VNDCCH. McNamara cũng xác nhận 

rằng “các kế hoạch hoạt động bí mật ở Bắc 

Việt Nam đã được chuẩn bị tốt. Các kế 

hoạch này đã đề ra rất nhiều hoạt động 

phá hoại và hoạt động tâm lý chống lại 

miền Bắc Việt Nam” (12). Như vậy, từ cuối 

năm 1963, Mỹ đã tính đến những giải pháp 

để chống lại sự chi viện của VNDCCH cho  

lực lượng QGPMN. Trong đó, mục tiêu của 

Mỹ là tiến hành các hoạt động bí mật, tung 

biệt kích, gián điệp để phá hoại và ngăn 

chặn sự chi viện từ miền Bắc vào miền 

Nam Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động của 

các toán biệt kích chưa mang lại hiệu quả. 

Kế hoạch hành động bí mật chống miền 

Bắc Việt Nam được triển khai thực hiện 

mang tên Kế hoạch tác chiến 34A (OPLAN 

34A) và cuộc tuần tra biên giới trên biển 

DESOTO. 

Ngày 15-12-1963, Kế hoạch tác chiến 34A 

được soạn thảo và được Tổng thống Johnson 

phê chuẩn ngày 24-1-1964. OLAN 34A được 

duyệt gồm hai loại hình hoạt động:  

Thứ nhất, dùng tàu thuyền và máy bay 

tung điệp viên người Nam Việt Nam được 

trang bị máy vô tuyến điện vào miền Bắc 

để phá hoại và thu thập tin tức tình báo. 

Thứ hai, cho tàu tuần tra tốc độ cao do 

người miền Nam hoặc lính đánh thuê nước 

ngoài điều khiển, tiến hành các cuộc tập 

kích ven bờ biển miền Bắc và đánh phá các 

căn cứ trên đảo (13). 

Ngày 1-2-1964, Kế hoạch tác chiến 34A 

được triển khai. Đơn vị đảm nhận những 

hoạt động bí mật của CIA để thực hiện 

OPLAN 34A là Nhóm tác chiến đặc biệt 

(SOG - Special Operation Group). Các hoạt 

động của OPLAN 34A được hoạch định và 

giám sát bởi Bộ Quốc phòng Mỹ, với sự hỗ 

trợ của CIA, nhưng do hải quân Việt Nam 

Cộng hòa thực hiện (14). Điều này chứng 

minh bản chất OPLAN 34A là của Mỹ, tuy 

kẻ thực hiện là biệt kích Sài Gòn. SOG 

nhận lệnh trực tiếp từ Tổng tham mưu 

quân đội Mỹ (JCS) ở Lầu năm góc và từ 

Nhà Trắng. Mục tiêu quan trọng của 

OPLAN 34A là “phá hoại vật chất, gây 

thiệt hại về kinh tế và quấy rối”. OPLAN 

34A được nâng dần từng bước từ quấy rối 

đến ném bom phá hoại cơ sở kinh tế, xã hội 

để ngăn chặn sự chi viện của VNDCCH cho 

lực lượng QGPMN. 

Trong lúc đợi tìm ra một “cái cớ”, Mỹ 

vẫn tiến hành ngày càng mạnh mẽ hơn nữa 

các hoạt động lén lút phá hoại miền Bắc 

Việt Nam. Đến tháng 8-1964, các hoạt 

động tấn công bí mật đã rộng lớn đến mức 

Mỹ phải thuê phi công Thái Lan lái máy 

bay T-28 của Mỹ ném bom bắn phá các 
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làng mạc miền Bắc Việt Nam gần biên giới 

Lào vào ngày 1 và 2 tháng 8-1964 (15). Tuy 

nhiên, phía Mỹ cũng thừa nhận rằng hiệu 

quả hoạt động của những toán biệt kích 

này không cao vì phần lớn họ đều bị quân 

và dân miền Bắc Việt Nam phát hiện và 

bắt giữ. Do đó, kế hoạch xâm nhập và phá 

hoại miền Bắc Việt Nam bằng con đường bí 

mật không đạt được kết quả như mong đợi. 

Song song đó, Mỹ còn triển khai kế 

hoạch kiểm soát biên giới trên biển đối với 

VNDCCH bằng các cuộc tuần tra với mật 

danh DESOTO hay còn gọi là Kế hoạch tác 

chiến 37 (OPLAN 37). Trong Bị vong lục 

gửi Tổng thống Johnson ngày 7-1-1964, 

McBundy đã nêu lên một kế hoạch cho các 

hoạt động bí mật chống lại miền Bắc Việt 

Nam như sau:  

1- Mở rộng việc thu thập thông tin tình 

báo bằng máy bay chiến lược U-2. 

2- Tăng cường các hoạt động phá hoại ở 

miền Bắc Việt Nam bằng lực lượng của 

VNCH (16). 

Kế hoạch kiểm soát biên giới trên biển 

được Mỹ thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp 

của Ban cố vấn hải quân Mỹ (AND). Mục 

tiêu chính của DESOTO là “xác định tất cả 

radar ven biển, giám sát con đường viện 

trợ, xâm nhập của VNDCCH cho Việt cộng 

ở miền Nam” (17) dọc theo bờ biển Bắc Bộ. 

Theo kế hoạch DESOTO, Mỹ dùng tàu hải 

quân tuần tra ở vịnh Bắc Bộ nhằm thu 

thập thông tin về hệ thống radar của miền 

Bắc Việt Nam, thu thập thông tin của tình 

báo quân đội, và tiến hành một cuộc "biểu 

dương lực lượng” (18). Đồng thời, OPLAN 

37 cũng hỗ trợ cho OPLAN 34A, khiêu 

khích hải quân miền Bắc Việt Nam. Phạm 

vi hoạt động của DESOTO từ vĩ tuyến 17 

ra đến vĩ tuyến 21, trong vòng bán kính 30 

dặm dọc theo bờ biển. Trong mệnh lệnh 

hành quân, khu vực hoạt động của các toán 

biệt hải ở phía dưới cảng Hải Phòng, bao 

gồm các mục tiêu cụ thể như:  

1- Ngăn chặn, bắt cóc, thẩm vấn, phá 

hủy tất cả các loại tàu vũ trang, tiếp vận 

của miền Bắc.  

2- Phá hoại đường tiếp tế trên biển của 

quân đội Bắc Việt Nam cho miền Nam.  

3- Bắn phá các mục tiêu dọc theo bờ 

biển.  

4- Tập kích lên bờ, tấn công các căn cứ 

quân sự, dân sự, thả biệt kích, điệp viên 

xâm nhập miền Bắc.  

5- Tiến hành các thủ đoạn chiến tranh 

tâm lý như thả truyền đơn, radio, quà tặng 

xuống các khu vực giáo dân, nông thôn 

miền Bắc (19). 

Ngày 2-3-1964, Mỹ dùng tàu khu trục 

tuần tiễu ven biển miền Bắc Việt Nam 

trong kế hoạch DESOTO để làm hậu thuẫn 

cho hải quân CQSG đánh phá các đảo và 

vùng dân cư ven biển các tỉnh khu IV cũ. 

Mỹ sử dụng hạm đội Thái Bình Dương 

đánh phá các tuyến vận chuyển chiến lược 

của VNDCCH chạy dọc biên giới Việt Nam 

- Lào, Việt Nam - Campuchia nhằm ngăn 

chặn sự chi viện từ Bắc vào Nam. Ngày 29-

3-1964, trên tờ báo New York Herald 

Tribune, ký giả Josef Alsop viết “cả bộ máy 

chiến tranh Mỹ đã chuẩn bị xong  các cuộc 

hành quân bằng không lực chống Bắc Việt 

Nam và sẵn sàng để được phát động, chỉ  

chờ lệnh của Tổng thống Johnson” (20). 

Ngày 30-7-1964, quân đội Sài Gòn dưới sự 

yểm trợ của Mỹ đã bí mật tấn công vào 

vịnh Bắc Bộ ở các đảo Hòn Mê và Hòn Ngư. 

Những hoạt động này của Mỹ vừa nhằm 

ngăn chặn chi viện của Hà Nội cho lực 

lượng QGPMN, vừa phá hoại tiềm lực, sức 

mạnh của VNDCCH, vừa tìm kiếm một cái 

cơ hợp lý để công khai tiến tới ném bom 

phá hoại miền Bắc Việt Nam. Cái mà người 

Mỹ rất cần bấy giờ là một lý do để mở rộng 
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chiến tranh, cứu nguy cho sự khủng hoảng 

của CQSG. 

4. Sự kiện vịnh Bắc Bộ bùng nổ 

Bất chấp những nỗ lực của Mỹ và 

CQSG, các hoạt động lén lút xâm nhập, 

phá hoại vẫn không mang lại kết quả như 

họ mong muốn. CQSG vẫn không thoát 

khỏi sự khủng hoảng triền miên khi nhiều 

lần thay đổi chính phủ. Theo các báo cáo 

của Mỹ, vùng kiểm soát, quản lý của CQSG 

ở miền Nam Việt Nam đang bị thu hẹp 

dần. Từ năm 1964, theo ước tính của Mỹ, 

“Việt cộng kiểm soát hơn 40% lãnh thổ và 

hơn 50% dân số của Nam Việt Nam, và ở 

nhiều vùng, Việt cộng đã giành được chỗ 

đứng vững chắc đến nỗi không thể đánh 

bật họ nếu không huy động lực lượng lớn” 

(21). Trong khi đó, CQSG lại đang lâm vào 

những khủng hoảng liên miên. 

Những hoạt động lén lút đã không mang 

lại kết quả nào đáng kể. Ngược lại, hầu 

như lực lượng xâm nhập vào miền Bắc Việt 

Nam đều bị bắt, bị xử tội và gây ra thiệt 

hại nặng nề cho Mỹ và CQSG. Theo các số 

liệu “toàn bộ bọn biệt kích đã bị tóm gọn, ta 

dùng người của địch đánh lại địch và đã 

câu nhử để bắt thêm 55 tên, 140 kiện hàng, 

vũ khí, máy móc. Chúng còn cho tàu biệt 

kích liều lĩnh đổ bộ lên hải phận xã Hải 

Thịnh (Thanh Hóa), sục ra tận núi Chẹt 

trên đường số 1, bắt cóc đồng bào ta để khai 

thác tin tức tình báo” (22). Tình hình này 

càng thôi thúc các nhà hoạch định chính 

sách và giới cầm quyền Mỹ nhanh chóng đi 

đến tìm cớ ném bom phá hoại miền Bắc 

Viêt Nam để “cứu nguy” cho CQSG. 

Ngày 22-1-1964, các Tham mưu trưởng 

liên quân quả quyết rằng “để giành thắng 

lợi, Mỹ phải sẵn sàng gạt sang một bên 

những áp đặt đang hạn chế cố gắng của 

chúng ta, và phải có những hành động táo 

bạo hơn dù có thể có những rủi ro lớn hơn” 

(23). Hành động táo bạo hơn là ám chỉ việc 

mở rộng chiến tranh, ném bom phá hoại 

miền Bắc, dù cho có những rủi ro là sự can 

thiệp của Liên Xô, Trung Quốc. Hội đồng 

Tham mưu trưởng liên quân nhận thấy 

“nếu chương trình của Mỹ thành công ở 

Nam Việt Nam thì nó sẽ ổn định được toàn 

bộ tình hình ở Đông Nam á. Ngược lại, nếu 

để Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản thì 

nó là điềm báo trước sự suy giảm nhanh 

chóng địa vị của Mỹ ở khu vực này” (24). 

Đến lúc này, giới cầm quyền Mỹ gần như đi 

đến cùng ý tưởng sẽ phải công khai ném 

bom phá hoại miền Bắc Việt Nam. 

Giới quân sự Mỹ mong muốn Tổng thống 

Lyndon B.Johson phải có những chính sách 

quyết liệt hơn đối với VNDCCH. Họ muốn 

Tổng thống cho mở cuộc tấn công công khai 

ra miền Bắc Việt Nam. Ngày 16-3-1964, 

McNamara gửi cho Tổng thống Johnson một 

báo cáo và nêu rõ Mỹ cần phải “chuẩn bị 

ngay lập tức để có được tư thế khi được báo 

cáo trước 72 giờ là có thể tiến hành toàn bộ 

các “hoạt động kiểm soát biên giới” (Border 

Control Actions) với Lào và Campuchia, các 

“hoạt động trả đũa” (Retaliatory Actions) 

chống miền Bắc Việt Nam và chuẩn bị tư 

thế khi được báo trước 30 ngày là có thể tiến 

hành chương trình “gây sức ép” quân sự 

công khai từng bước chống miền Bắc Việt 

Nam” (25). Báo cáo của người đứng đầu 

quân đội Mỹ đã xác định rõ sự chuẩn bị và 

sẵn sàng triển khai các kế hoạch chống phá 

miền Bắc Việt Nam của Mỹ. 

Ngày 17-3-1964, trong Bị vong lục hành 

động An ninh quốc gia (NSAM) 288, Mỹ 

muốn cho VNDCCH biết “họ phải trả giá 

đắt nếu tiếp tục can thiệp vào miền Nam 

Việt Nam” (26). Bên cạnh đó, các quan chức 

dân sự cũng cho rằng “một nước nhỏ bé 

như Việt Nam, với một nền công nghiệp 

nhỏ xíu vừa ra khỏi chiến tranh Đông 

Dương lần thứ nhất, sẽ không muốn hi sinh 

sức sống của nền kinh tế non trẻ để hỗ trợ 
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cuộc nổi dậy ở miền Nam ”(27). Như vậy, cả 

giới quân sự, dân sự của Mỹ đều muốn mở 

rộng việc tiến hành ném bom miền Bắc 

Việt Nam để góp phần quan trọng làm suy 

giảm sự chi viện của VNDCCH cho lực 

lượng QGPMN. Vấn đề chính bấy giờ là Mỹ 

phải tạo ra một cái cớ để phá hoại miền Bắc 

Việt Nam. Hội đồng Tham mưu trưởng liên 

quân Mỹ đề nghị Tổng thống Johnson nên 

có “một chiến dịch khiêu khích Bắc Việt 

Nam” để có thể công khai tấn công vào 

VNDCCH. Những lập luận, đề nghị của giới 

quân sự Mỹ đã cho thấy âm mưu của việc 

mở rộng chiến tranh ra miền Bắc Việt Nam 

của họ. Thời báo New York Times số ra ngày 

21-6-1964 nhận định: “Qua những lời tuyên 

bố úp mở của người Mỹ về khả năng nới 

rộng chiến tranh ra miền Bắc, người ta càng 

ngày càng thấy rõ là Mỹ tìm kiếm tại Việt 

Nam cái gì đó khác hơn là "bảo vệ quyền tự 

do dân chúng Nam Việt Nam". Nếu Mỹ 

muốn tấn công Việt cộng từ miền Bắc thì họ 

vẫn chưa chưng ra đầy đủ chứng cớ về sự 

tham chiến trực tiếp của các đơn vị xâm 

nhập từ miền Bắc vào thời điểm năm 1964” 

(28). Rõ ràng, cái người Mỹ cần lúc này là 

một cái cớ để có thể công khai mở rộng 

chiến tranh mà thôi. 

Từ tháng 7-1964, Mỹ phái các tàu chiến 

đến vịnh Bắc Bộ để “tuần tra”. Mục đích 

của Mỹ và Sài Gòn là phong tỏa con đường 

biển chi viện của Hà Nội cho lực lượng 

QGPMN. Ngày 31-7 và 1-8-1964, Tổng 

thống Jonhson ra lệnh cho máy bay ném 

bom đồn biên phòng Nậm Cắn và Nọng Dẻ 

(Nghệ An), chỉ thị cho Đô đốc hải quân 

G.Sharp - Tổng tư lệnh quân đội Mỹ ở Thái 

Bình Dương có nhiệm vụ tổ chức, phối hợp 

giữa hải quân với quân chủng không quân 

Mỹ trong hoạt động đánh phá miền Nam 

Việt Nam, nhất là “việc đánh phá bằng 

máy bay B.52 trong các chiến dịch riêng rẽ 

gọi là "điện quang"; phối hợp với Taylor - 

Đại sứ Mỹ ở miền Nam và Westmoreland - 

Tổng chỉ huy quân đội Mỹ ở miền Nam để 

hỗ trợ những cuộc hành quân trên chiến 

trường miền Nam; phải trực tiếp tổ chức 

chỉ huy mọi hoạt động đánh phá miền Bắc 

bằng các lực lượng có trong tay” (29). Ngày 

1 và ngày 2-8-1964, tàu khu trục hạm 

Maddox 731, thuộc Hạm đội 7 Thái Bình 

Dương của Mỹ (hoạt động theo kế hoạch 

DESOTO) tiến qua khu vực Đèo Ngang, 

Hòn Ngư và tiến vào vùng biển thuộc hải 

phận của VNDCCH.  

Theo tài liệu mật của Lầu năm góc, tàu 

Maddox thường xuyên ở vị trí cách đất liền 

Bắc Việt Nam 8 dặm (khoảng 12,8km) và 

cách đảo của họ 4 dặm (khoảng 6,4km). 

Giống như các nước xã hội chủ nghĩa khác, 

VNDCCH cũng tuyên bố chủ quyền với 

vùng biển trong phạm vi 12 dặm (khoảng 

19,3km) tính từ đường bờ biển và các đảo. 

Như vậy, hoạt động của tàu Maddox đã 

xâm phạm chủ quyền lãnh hải của 

VNDCCH. Mục đích của việc này “không 

chỉ nhằm thể hiện sự phản đối của chúng 

ta [Mỹ - ND] với tuyên bố chủ quyền của họ 

trên "vùng biển tự do đi lại" mà còn để 

khiêu khích họ bật rada phòng thủ bờ biển, 

từ đó, các tàu khu trục của chúng ta có thể 

lập sơ đồ hệ thống phòng thủ của họ, làm 

tiền đề cho các chiến dịch tấn công trên 

biển hay trên không sau này” (30). Như 

vậy, giới cầm quyền Mỹ muốn thực hiện 

những cuộc tuần tra DESOTO với mục đích 

rõ ràng là khiêu khích VNDCCH để có cớ 

xâm lược miền Bắc Việt Nam. 

Trước hành động của Mỹ, lực lượng hải 

quân VNDCCH gồm các đội tàu phóng lôi 

đã trực tiếp tiến ra nghênh chiến khi USS 

Maddox tiến đến vùng biển Thanh Hóa. 

Khi đi ngang qua Đèo Ngang, Hòn Mát, 

Hòn Mê, Lạch Trường, thiết bị điện tử trên 

tàu địch mở hết công suất phát sóng vào 

đất liền, do thám mạng lưới bố phòng của 
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ta. Vừa di chuyển, chúng vừa đe dọa, uy 

hiếp các tàu đánh cá của ngư dân (31). 

Nhận tin tàu Maddox xâm phạm vùng biển 

miền Bắc, Sở chỉ huy tiền phương của quân 

chủng hải quân ở căn cứ Sông Gianh liên 

tiếp điện báo về Bộ tư Lệnh. Đoàn 135 tàu 

phóng lôi nhận lệnh đánh đuổi tàu địch, 

hai tàu tuần tiễu 142, 146 hiệp đồng chiến 

đấu, các đài rada hải quân tăng cường 

quan sát bám tàu địch. 13 giờ 10 phút ngày 

2-8-1964, tàu khu trục Mỹ vào vùng biển 

Hòn Mê và Lạch Trường cách bờ 10 hải lý 

(phía Đông Nam Hòn Nẹ). Các tàu Phân 

đội 3 (Đoàn 135) và biên đội tàu tuần tiễu 

142, 143 (Đoàn 130) được lệnh xuất kích. 

Trận đánh không cân sức giữa ta và địch 

diễn ra quyết liệt. Dù lực lượng của 

VNDCCH yếu hơn, nhưng với tinh thần và 

quyết tâm bảo vệ tổ quốc, các đơn vị hải 

quân đã chiến đấu anh dũng, gây nhiều 

thiệt hại cho Mỹ. 

Theo tài liệu của Mỹ, “ba tàu tuần tra 

phóng ngư lôi của Bắc Việt Nam đã tấn 

công và phóng ngư lôi vào tàu Maddox. Các 

ngư lôi đều không trúng mục tiêu và tàu 

khu trục của Mỹ gần như không bị thiệt 

hại gì ngoài một vết đạn dài 14,5mm trên 

một ống khói. Hỏa lực từ tàu Maddox cùng 

các máy bay hải quân cất cánh từ tàu sân 

bay Ticonderoga ở gần đó đã đẩy lùi và làm 

hư hại cả ba tàu phóng ngư lôi” (32). Toàn 

trận, có 4 cán bộ chiến sỹ hy sinh, 6 người 

bị thương, thiết bị trên hai tàu 336 và 339 

hỏng nặng, nhưng điều quan trọng là 

chúng ta đã bắn hạ 2 máy bay địch khiến 

những chiếc khác không dám lao xuống, vội 

vàng rút chạy cùng tàu khu trục (32). Trận 

đánh tàu Maddox của hải quân nhân dân 

Việt Nam ngày 2-8-1964 kết thúc vẻ vang, 

thể hiện ý chí quyết đánh, quyết thắng của 

bộ đội hải quân; giáng một đòn mạnh mẽ 

vào uy thế của hải quân Mỹ, làm cho đế 

quốc Mỹ phải lộ rõ âm mưu, hành động 

xâm phạm chủ quyền miền Bắc trước toàn 

thể nhân dân Việt Nam và nhân dân thế 

giới. Trận đánh tàu khu trục Maddox đã cổ 

vũ mạnh mẽ quyết tâm kháng chiến chống 

Mỹ thắng lợi của nhân dân cả nước.  

Trên báo Nhân dân, số 3783, ngày 8-8-

1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: 

“Trong trận này, chúng ta đã cho đế quốc 

Mỹ một bài học đích đáng. Đồng thời chúng 

ta đã thấy rõ hơn những ưu điểm và nhược 

điểm của ta. Các đơn vị bộ đội, công an 

nhân dân vũ trang, dân quân tự vệ và các 

địa phương cần rút kinh nghiệm để sửa 

chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm. Các 

chú phải tiếp tục đẩy mạnh mọi mặt công 

tác và luôn luôn nâng cao cảnh giác, sẵn 

sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân 

ta rất yêu chuộng hòa bình, nhưng nếu đế 

quốc Mỹ và tay sai xâm phạm đến miền 

Bắc nước ta, thì toàn dân ta nhất định sẽ 

đánh bại chúng” (34). 

Tuy nhiên, sự thất bại ngày 2-8-1964 

không làm cho giới cầm quyền Mỹ từ bỏ ý 

đồ gây chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt 

Nam. Mỹ tăng cường lực lượng “tuần tra” 

ra vịnh Bắc Bộ. Sáng ngày 4-8-1964, 

Stockdale - phụ trách phi đội F-8 của tàu 

sân bay Ticonderoga của Mỹ, đọc các bản 

tin được đánh điện tín đến tàu thấy rằng 

“Tổng thống Lyndon Johnson đã gặp gỡ với 

các quan chức Bộ Ngoại giao của Lầu năm 

góc. Họ đã quyết định không động thái trả 

đũa vụ tấn công đó, coi đó là một sự kiện 

đơn lẻ do một chỉ huy tàu của Việt Nam 

hấp tấp gây ra. Một tàu sân bay của Mỹ là 

Turner Joy đã đến hỗ trợ tàu Maddox” (35). 

Như vậy, giới cầm quyền Mỹ chưa có phản 

ứng sau vụ xâm nhập vịnh Bắc Bộ bất 

thành ngày 2-8, có thể chính quyền 

Johnson đang hiểu rõ vấn đề là hoạt động 

của tàu Maddox đang trong phạm vi lãnh 

hải của VNDCCH. Bây giờ, giới cầm quyền 

Mỹ cần một cái cớ là tàu Mỹ bị tấn công ở 
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hải phận quốc tế - một cơ sở cần thiết để có 

thể công khai trả đũa VNDCCH. 

Đêm 4-8-1964, Mỹ đã dựng lên cái gọi là 

“Biến cố vịnh Bắc Bộ” (The Gulf of Tonkin 

Incident) khi cho rằng hai tàu Turner Joy và 

Maddox bị hải quân Việt Nam tấn công ở 

hải phận quốc tế. Trong cuộc “tuần tra” 

đêm 4-8, hai tàu khu trục của Mỹ luôn giữ 

liên lạc điện đài tiến về phía Tây tiếp theo 

sau là những lời cảnh báo về ngư lôi và 

phương hướng. Cả hai chiếc tàu đang phải 

lẩn trốn chuyển hướng một cách miễn 

cưỡng và tàu Turner Joy bắt đầu nã đạn 

vào những chiếc tàu bị cho là tàu ngư lôi 

của Bắc Việt (VNDCCH-TG). Báo cáo từ 

tàu Turner Joy và Maddox cho rằng, “tiếng 

động giống như tiếng ngư lôi phóng trong 

nước. Nhưng thực chất không ai trên hai 

khu trục nhìn thấy một chiếc tàu nào của 

đối phương. Máy bay Mỹ đến hiện trường 

tìm kiếm hàng giờ đồng hồ cũng không 

phát hiện thấy dấu hiệu của tàu hải quân 

Bắc Việt hoặc có tiếp xúc rada” (36). Tuy 

nhiên, chính quyền Johnson đã dựng lên 

“một cuộc tấn công giả tạo” khi cho rằng 

hai tàu khu trục Maddox và Turner Joy bất 

ngờ bị tấn công trong hoàn cảnh trời “tối 

hơn đêm 30” và những chứng cứ về một 

cuộc tiến công vẫn chưa đủ chính xác. Thế 

nhưng, năm 1964, sự kiện này vốn được che 

đậy một cách tinh vi và nó nhanh chóng trở 

thành một “chứng cớ xác đáng” về sự tấn 

công của VNDCCH vào hải quân Mỹ. Cơ 

quan tình báo Mỹ (CIA) xem đây là một 

hành động khiêu khích của VNDCCH và Hà 

Nội đang cố làm cho Mỹ trở thành “con hổ 

giấy” (37). Bất chấp những đề nghị từ 

thuyền trưởng tàu Maddox về việc đánh giá 

lại những báo cáo và tình hình một cách cẩn 

trọng, chính quyền Mỹ đã xem đây là “một 

cuộc tấn công của miền Bắc” để từ đó, Mỹ 

công khai tiến tới mở rộng chiến tranh, phá 

hoại miền Bắc Việt Nam. 

Lợi dụng sự kiện này, Tổng thống 

Johnson và các cố vấn đều nhất trí rằng Mỹ 

phải nhanh chóng quyết định thực hiện 

"một trận ném bom trả đũa chớp nhoáng 

nhưng kiên quyết" nhằm vào các căn cứ 

của các tàu phóng ngư lôi của miền Bắc 

Việt Nam (38). Vấn đề chính là phải tranh 

thủ sự ủng hộ của Quốc hội. Ngay lập tức, 

Tổng thống Johnson cho rằng “những hành 

động mới nhất của Bắc Việt đã đưa ra một 

sự thay đổi nghiêm trọng đối với tình hình 

ở Đông Nam á và khẳng định rằng tất cả 

các cuộc tấn công như vậy sẽ được đáp trả, 

Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia tự do của 

khu vực Đông Nam á để bảo vệ họ” (39). 

Lúc 23 giờ 30 phút (giờ Washington) ngày 

4-8-1964, khi các phi đội tham gia cuộc 

không kích mang tính chất "trả đũa" hải 

quân của Bắc Việt đã cất cánh, "với một 

việc đã rồi", Tổng thống Johnson phát biểu 

trước truyền hình toàn quốc: “Với tư cách là 

Tổng thống và Tổng tư lệnh, trách nhiệm 

của tôi đối với nhân dân Mỹ là báo cáo rằng 

các hành động thù địch mới chống lại các 

tàu Mỹ ở ngoài khơi vịnh Bắc Bộ hôm nay 

đã đòi hỏi tôi ra lệnh cho các lực lượng 

quân sự của Mỹ có hành động trả lời... Đây 

là một trách nhiệm trang nghiêm để ra 

lệnh về một hành động quân sự dù hạn chế 

cho các lực lượng mà sức mạnh toàn bộ là 

rộng lớn và đáng sợ như các lực lượng của 

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ” (40). Ngay sau 

tuyên bố của tổng thống, Nghị quyết vịnh 

Bắc Bộ đã được soạn thảo từ ngày 15-5-

1964 được đưa ra trình trước ủy ban quan 

hệ đối ngoại của Thượng nghị viện. 

Sáng ngày 7-8-1964, Nghị quyết vịnh 

Bắc Bộ được Thượng nghị viện Hoa Kỳ 

thông qua với số phiếu 88-2. Hai Thượng 

nghị sĩ Wayne Morse và Ernest 

W.Gruening (Đảng Dân chủ) bỏ phiếu 

chống lại; Hạ nghị viện đã nhất trí thông 

qua, 416/0 (41). Như vậy, Tổng thống 



  Nghiên cứu Lịch sử, số 11.2025 

 

54

 

Johnson đã tranh thủ được sự ủng hộ gần 

như tuyệt đối của Quốc hội về chiến tranh 

Việt Nam với số phiếu áp đảo 504/506 

phiếu. Đây là lần thứ hai sau sự kiện Trân 

Châu cảng (12-1941), Quốc hội đã thông 

qua một Nghị quyết quân sự nhanh chóng 

và đồng thuận gần như tuyệt đối. Đồng thời, 

Nghị quyết cũng cho phép Tổng thống 

Johnson “áp dụng mọi bước đi cần thiết, kể 

cả sử dụng lực lượng vũ trang, để chi viện 

cho bất kì thành viên hoặc quốc gia nào ở 

Đông Nam á. Sự kiện này cũng đã đánh dấu 

bước trượt dài trong chính sách của Mỹ đối 

với VNDCCH như Thượng nghị sĩ Wayne 

Morse nói “nghị quyết này có giá trị như một 

bản tuyên bố chiến tranh” (42). Còn Hạ nghị 

sĩ Ross Adair của bang Indiana thốt lên: 

“Thế là họ thiêu cháy quốc kỳ Mỹ rồi. Chúng 

ta sẽ không và không thể tha thứ cho việc 

làm đó” (43). Như vậy, chính quyền Johnson 

đã dựng lên thành công một cái cớ hoàn hảo 

để tiến tới công khai ném bom phá hoại 

miền Bắc Việt Nam. 

5. Bài học kinh nghiệm cho việc bảo 

vệ an ninh quốc gia hiện nay 

Cách nay hơn 60 năm, Mỹ dựng lên sự 

kiện vịnh Bắc Bộ, tạo ra một “cái cớ” để 

công khai mở rộng cuộc chiến tranh phá 

hoại miền Bắc Việt Nam. Hiện nay, trong 

bối cảnh quốc tế có nhiều biến đổi, nhất là 

sự cạnh tranh trực diện và gay gắt của các 

cường quốc trong khu vực châu ¸ - Thái 

Bình Dương, việc nhìn lại sự kiện vịnh Bắc 

Bộ để có những bài học kinh nghiệm rút ra 

trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo 

là rất cần thiết. 

Về mặt hoạch định chiến lược, chính 

sách quốc phòng bảo vệ an ninh chủ quyền 

quốc gia: Việt Nam phải luôn đề cao tinh 

thần cảnh giác trước mọi âm mưu của các 

thế lực bên ngoài. Chúng ta cần căn cứ trên 

các luận cứ khách quan, khoa học để phân 

tích, đánh giá, dự báo đúng tình hình 

khách quan để kịp thời có những đối sách 

phù hợp, đúng đắn với bối cảnh quốc tế và 

khu vực. Việt Nam cần chủ động phát hiện 

và kịp thời có những thông tin chính xác về 

mọi hoạt động xâm phạm, vi phạm vùng 

biển, đảo của Tổ quốc để có những đối sách 

phù hợp. Trong bối cảnh tình hình Biển 

Đông đang diễn biến bất ổn, tranh chấp 

thương mại và chính trị của các nước trong 

khu vực cùng với sự tham gia của các nước 

lớn đã tác động, làm cản trợ sự phát triển 

của các ngành kinh tế biển của Việt Nam. 

Việt Nam với vị trí nằm giữa “sợi dây nối 

liền hàng hải” giữa ấn Độ Dương và Thái 

Bình Dương nên cũng đang phải đối mặt 

với những thách thức nhất định từ bên 

ngoài. Những hành động liên tiếp của 

Trung Quốc trên Biển Đông, trong vùng 

lãnh hải của Việt Nam trong thời gian qua 

đã gây ra nhiều quan ngại cho Việt Nam 

lẫn các quốc gia trên thế giới. Do đó, việc 

nhận định, đánh giá đúng tình hình khách 

quan cùng những chiến lược của các nước 

lớn ở Biển Đông để Việt Nam có những đối 

sách phù hợp là rất cần thiết. Việc căn cứ 

trên cơ sở thực tiễn, khách quan, khoa học 

để hoạch định chiến lược bảo vệ chủ quyền, 

quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích 

quốc gia, dân tộc trên biển là rất cấp thiết. 

Toàn bộ hệ thống chính trị, Đảng, Nhà 

nước và toàn dân ta phải tỉnh táo, phân 

tích được động cơ, mục đích, ý đồ của các 

thế lực bên ngoài, nêu cao cảnh giác, tránh 

mắc mưu khiêu khích để họ lấy đó là cái cớ 

hợp lý cho hành động sai trái, xâm phạm 

chủ quyền an ninh quốc gia của Việt Nam. 

Về chính sách đối nội: Việt Nam cần chủ 

động nâng cao sức mạnh nội lực quốc gia, 

chú trọng đầu tư tài lực, vật lực để kiện 

toàn lực lượng hải quân về tổ chức theo 

hướng tinh gọn, cơ động, linh hoạt cao, có 

sức chiến đấu mạnh để có thể kịp thời ứng 

phó với những biến cố có thể xảy ra. Việt 
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Nam cần phải tiếp tục thực hiện các chính 

sách nhằm gia tăng nội lực quốc gia để ứng 

phó hiệu quả với những tác động từ bên 

ngoài. Đây là yếu tố quan trọng nhất để 

đảm bảo vị trí, vai trò của Việt Nam trên 

trường quốc tế. Việt Nam là một quốc gia 

vừa và nhỏ, tiềm lực quốc gia vẫn còn hạn 

chế nên sẽ gặp nhiều khó khăn trong quan 

hệ với các nước lớn. Do đó, việc ưu tiên mục 

tiêu phát triển quốc gia, gia tăng nội lực là 

điều tất yếu đối với Việt Nam.  

Việt Nam cần tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong 

việc triển khai hiệu quả các chiến lược phát 

triển quốc gia như Chiến lược phát triển 

bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngày 22-

10-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII ban hành Nghị quyết số 36-

NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững 

kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045. Theo đó, mục tiêu quan 

trọng là “Đưa Việt Nam trở thành quốc gia 

biển mạnh;... Xây dựng lực lượng vũ trang 

cách mạng chính quy, tinh nhuệ theo hướng 

hiện đại, ưu tiên hiện đại hoá một số quân 

chủng, binh chủng, lực lượng thực thi pháp 

luật trên biển; không ngừng củng cố, tăng 

cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn với 

thế trận an ninh nhân dân khu vực biển; 

bảo đảm năng lực xử lý tốt các tình huống 

trên biển, giữ vững độc lập, chủ quyền, 

quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích 

quốc gia trên các vùng biển. Nâng cao năng 

lực ứng phó với các mối đe dọa an ninh 

truyền thống và phi truyền thống, bảo đảm 

an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, 

đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu lợi 

dụng các vấn đề về biển, đảo để chống phá. 

Kiên trì xây dựng và duy trì môi trường hòa 

bình, ổn định và trật tự pháp lý trên biển, 

tạo cơ sở cho việc khai thác và sử dụng biển 

an toàn, hiệu quả. Tăng cường và mở rộng 

quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, chủ động 

tham gia và đóng góp tích cực vào nỗ lực 

chung của cộng đồng quốc tế trong việc bảo 

tồn, sử dụng bền vững biển và đại dương; 

tranh thủ tối đa các nguồn lực, sự hỗ trợ 

quốc tế để nâng cao năng lực quản lý và 

khai thác biển, trong đó chú trọng các lĩnh 

vực khoa học, công nghệ, tri thức và đào tạo 

nguồn nhân lực (44). Như vậy, với Nghị 

quyết số 36-NQ/TW, Việt Nam đã đặt việc 

phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh 

biển là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm trong quá trình hội nhập quốc tế. Đặc 

biệt, trong bối cảnh tình hình khu vực châu 

¸ - Thái Bình Dương đang có những chuyển 

biến phức tạp, vấn đề đảm bảo an ninh kinh 

tế hàng hải càng trở nên quan trọng hơn. Vì 

thế, việc nhận diện những thách thức, khó 

khăn để có những giải pháp khắc phục là rất 

cần thiết. 

Việt Nam cần xây dựng được hệ thống 

cảnh báo an ninh trên biển và hệ thống 

thống kê kinh tế biển và đại dương. Để có 

cơ sở và định hướng đầu tư đúng đắn trong 

chiến lược phát triển kinh tế biển, chúng ta 

cần tập trung cho công tác điều tra cơ bản, 

nghiên cứu khoa học, công nghệ nhằm hình 

thành các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng 

công nghệ sinh học biển, khai thác đáy biển 

sâu, công nghệ vũ trụ trong giám sát biển 

đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Trên 

cơ sở các dữ liệu thu thập, chúng ta đánh 

giá tiềm năng và lợi thế về điều kiện tự 

nhiên, tài nguyên, hệ sinh thái và các 

ngành, lĩnh vực kinh tế biển như hàng hải. 

Việt Nam cần chú trọng chuyển sang mô 

hình phát triển theo chiều sâu phù hợp với 

xu thế hội nhập và hiện đại. Tập trung thu 

hút đầu tư các ngành công nghiệp công 

nghệ cao, các lĩnh vực cốt lõi về số hóa 

trong các lĩnh vực như công nghệ sinh học; 

công nghệ nano, in 3D, vật liệu mới..., đưa 

công nghiệp ven biển phát triển nhanh và 
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bền vững, có khả năng cạnh tranh và tham 

gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Việt 

Nam tiếp cận và đầu tư xây dựng hệ thống 

giám sát, bảo vệ an ninh hàng hải tiên tiến 

trong tương lai. Chúng ta cần nghiên cứu, 

ứng dụng các thành tựu và công nghệ mới, 

tiên tiến trong giám sát, điều tra, quản lý 

tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và 

trong công tác phòng tránh thiên tai, tìm 

kiếm cứu nạn trên biển, đảo và phát triển 

các ngành kinh tế biển quan trọng như: 

cảng biển, du lịch biển, khai thác, nuôi 

trồng, chế biến hải sản, dịch vụ biển. 

Việt Nam cũng phải đầu tư, hiện đại 

hóa cơ sở hạ tầng hàng hải, từng bước thu 

hẹp khoảng cách với các nước trong chia sẻ 

thông tin, xây dựng năng lực hành động 

phối hợp với các quốc gia, tổ chức để cảnh 

báo, bảo vệ an ninh biển. Việt Nam nên chú 

trọng cải tiến phương thức quản lý biển 

bằng phương pháp tiên tiến như quản trị 

biển theo không gian, quản lý tổng hợp vùng 

bờ biển... để nâng cao khả năng quản lý của 

Nhà nước đối với kinh tế biển. Nâng cao khả 

năng tương tác công nghệ, khả năng tiếp 

cận tài nguyên và nhận dạng tàu xâm nhập 

trái phép vào vùng lãnh hải của Việt Nam. 

Đây là một thách thức không nhỏ với Việt 

Nam trong quá trình hợp tác với các nước 

nhằm đảm bảo an ninh hàng hải và phát 

triển của Việt Nam trong tương lai. 

Chúng ta cần tạo sự chuyển biến trong 

nhận thức, hành động của toàn hệ thống 

chính trị trong thực hiện các chương trình, 

chiến lược phát triển quốc gia. Nhiệm vụ 

trọng tâm là phải làm cho nhân dân Biết - 

Hiểu - Tin và nghiêm túc thực hiện để đưa 

các Nghị quyết của Trung ương Đảng vào 

cuộc sống. Chúng ta cũng cần tiếp tục triển 

khai thực hiện có hiệu quả Luật Biển Việt 

Nam năm 2012, Quyết định số 373/QĐ-

TTg, ngày 23-3-2010, của Thủ tướng Chính 

phủ, “Về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và 

phát triển bền vững biển và hải đảo Việt 

Nam”; Quyết định số 647/2020/QĐ-TTg, 

ngày 18-5-2020, của Thủ tướng Chính phủ 

“Phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế phát 

triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 

năm 2030”... Chúng ta cũng phải tăng 

cường các giải pháp tuyên truyền nhằm 

nâng cao nhận thức về biển và đại dương, 

xây dựng xã hội, ý thức, lối sống, hành vi 

văn hóa gắn bó, thân thiện với biển, phát 

huy tinh thần tương thân tương ái của cộng 

đồng dân cư vùng biển, ven biển. Có thể 

nói, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

của nhân dân về mục tiêu, nội dung, giải 

pháp thực hiện các chiến lược phát triển 

kinh tế biển là điều kiện quan trọng nhất 

để có thể thực hiện thành công mục tiêu 

đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về 

biển. Từ đó, tạo nền tảng nội lực quan 

trọng để gia tăng vị thế, vai trò của Việt 

Nam trong quan hệ với tất cả các nước. 

Không những thế, Việt Nam cần kết hợp 

ngoại lực với nội lực một cách hiệu quả để 

xây dựng thành công mục tiêu tiến lên chủ 

nghĩa xã hội. Văn kiện Đại hội XIII của 

Đảng cũng xác định: “Kết hợp sức mạnh 

dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí 

độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập 

và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; phát 

huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, 

trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn 

lực con người là quan trọng nhất” (45) để 

xây dựng Việt Nam thành quốc gia phát 

triển, dân giàu, nước mạnh và vị thế nâng 

cao trên trường quốc tế. 

Về chính sách đối ngoại: Việt Nam cần 

tích cực, chủ động tham gia các diễn đàn 

quốc tế và khu vực, nhất là các hoạt động 

hợp tác biển trong khuôn khổ ASEAN. 

Chúng ta cần tăng cường quan hệ với các 

đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các 

nước lớn, các bạn bè truyền thống, các nước 
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có tiềm lực về biển, các nước có chung lợi 

ích trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ 

quyền, bình đẳng, cùng có lợi và phù hợp 

với luật pháp quốc tế. Việt Nam luôn kiên 

quyết đấu tranh trên cơ sở giữ hòa bình, 

tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời tích 

cực vạch trần các thủ đoạn âm mưu, thủ 

đoạn của kẻ xâm phạm. 

Thực tiễn của bối cảnh quốc tế và khu 

vực hiện nay đòi hỏi Việt Nam phải không 

ngừng mở rộng nâng cao hiệu quả hợp tác 

quốc tế trong điều tra, nghiên cứu ở các 

vùng biển quốc tế. Việt Nam đã xác định rõ 

“khai thác mọi nguồn lực để phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường biển 

trên tinh thần chủ động, tích cực mở cửa, 

phát huy đầy đủ và có hiệu quả các nguồn 

lực bên trong; tranh thủ hợp tác quốc tế, 

thu hút mạnh các nguồn lực bên ngoài theo 

nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, bảo vệ 

vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn 

lãnh thổ của đất nước” (46). Việt Nam luôn 

giữ vững tinh thần chủ động hợp tác với các 

quốc gia trên tinh thần tôn trọng độc lập, 

chủ quyền và lợi ích quốc gia của nhau. 

Chính phủ Việt Nam đã xác định rõ 

“khai thác mọi nguồn lực để phát triển kinh 

tế - xã hội, bảo vệ môi trường biển trên tinh 

thần chủ động, tích cực mở cửa, phát huy 

đầy đủ và có hiệu quả các nguồn lực bên 

trong; tranh thủ hợp tác quốc tế, thu hút 

mạnh các nguồn lực bên ngoài theo nguyên 

tắc bình đẳng, cùng có lợi, bảo vệ vững chắc 

độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 

đất nước” (47). Việt Nam luôn giữ vững tinh 

thần chủ động hợp tác với các quốc gia trên 

tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi 

ích quốc gia của nhau. Việt Nam tích cực 

giải quyết, xử lý các tranh chấp, bất đồng 

trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình 

trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công 

ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, 

giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và hợp 

tác để phát triển. Đồng thời, Việt Nam cần 

chủ động, tích cực tham gia các diễn đàn 

quốc tế và khu vực như hợp tác biển trong 

khuôn khổ ASEAN; phối hợp với các nước 

thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về 

ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), 

thúc đẩy ký kết Bộ quy tắc ứng xử trên Biển 

Đông (COC). Có như thế, Việt Nam mới có 

thể vừa bảo vệ toàn vẹn độc lập chủ quyền 

lãnh hải, vừa phát triển bền vững và nâng 

cao vị thế quốc tế trong tương lai. 

____________________ 
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